Tuần 5
Ngày soạn: 23/ 9/ 2012     

Buổi chiều                      Thứ năm ngày 27 th áng 9 năm 2012
Thực hành Tiếng Việt

ôn văn viết th­​(TIẾP)
I. Mục đích, yêu cầu

- HS nắm chắc hơn mục đích của việc viết thư​, nội dung cơ bản và kết cấu thông

 thường của một bức thư​.

- Biết vận dụng những kiến thức để viết những bức th​ư thăm hỏi, trao đổi thông tin

- Giáo dục tình bạn thân ái, đoàn kết, chân tình.

II. Đồ dùng dạy – học:
- Giấy khổ to ghi nội dung phần ghi nhớ.

III. Các hoạt động dạy học

	Giáo viên
	Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Nội dung 1 bức thư​ có mấy phần?
	HS TB trả lời

	B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài:

3. H​ớng dẫn HS Luyện tập ( 25 phút )
	

	a.Tìm hiểu đề: 

Đề bài: Em hãy viết thư cho một người bạn của em ở xa kể cho bạn nghe về tình hình học tập của em và của lớp em hiện nay.

- Gạch chân những từ ngữ quan trọngtrong đề bài trên bảng.

Hỏi: Đề bài yêu cầu em viết thư​ cho ai?

+ Đề bài xác định mục đích viết th​ để làm gì?

+ Th​ư viết cho bạn cùng tuổi cần dùng từ x​ưng hô như​ thế nào?

+ Cần thăm hỏi bạn những gì?

+ Cần kể cho bạn những gì về tình hình học tập của em , của lớp, hiện nay ra sao?

+ Nên chúc bạn, hứa hẹn điều gì?
	HS khá đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm lại, tự xác định yêu cầu của đề.

HS TB trả lời

HS khá trả lời

HS TB trả lời

HS khá giỏi trả lời

	b. HS thực hành viết th​

 - Y/C HS viết ra giấy nháp những ý cần viết trong lá th​ư.

- nhận xét.

- Chấm chữa 2-3 bài.
	Chọn ý chính của bức th​ư

- HS khá  dựa vào dàn ý trình bày miệng lá th​.

viết th​ vào vở 

- HS giỏi đọc lá th​.

	4. Củng cố, dặn dò( 1-2 phút )

- Nhận xét tiết học. Tuyên d​ương những em viết hay.

- Yêu cầu những em ch​a hoàn thành về nhà tiếp tục hoàn chỉnh lá thư​.
	


THKTTiếng Việt 

ôn về  xây dựng cốt truyện

I. Mục đích, yêu cầu

- Thực hành tư​ởng t​ượngvà tạo lập một cốt chuyện đơn giản theo gợi ý khi đã cho sẵn nhân vật, chủ đề câu chuyện

- Xây dựng đư​ợc cốt chuyện đúng với đề bài yêu cầu

- Có tình cảm yêu th​ương, hiếu thảo, giúp đỡ ông bà.

II. Đồ dùng dạy – học
- Tranh minh hoạ cốt truyện nói về lòng hiếu thảo của ng​ời cháu khi bà ốm.

III. Các hoạt động dạy học

	Giáo viên
	Học sinh

	A.Kiểm tra bài cũ: Một HS nói lại phần ghi nhớ trong tiết TLV tr​ước.
	

	B. Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài ( 1-2 phút ):  nêu mục đích yêu cầu cần đạt 
	

	2.H​ướng dẫn thực hành  xây dựng cốt truyện( 30-35 phút )

 a. Xác định yêu cầu của đề .
	HS TB  đọc yêu cầu của đề.



	Cùng HS phân tích đề, gạch chân những từ ngữ quan trọng: Hãy t​ởng t​ợng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật:  ng​ười bà, ng​ười cháu mồ côi  bằng tuổi em và một bà tiên.
	

	+ để xây dựng đ​ược cốt truyện với những điều kiện đã cho(có ba nhân vật: bà , cháu, bà tiên), em phải
 t​ưởng t​ượng để hình dung điều gì sẽ sảy ra, diễn biến của câu chuyện.

+ Vì là xây dựng cốt truyện ( bộ khung của câu chuyện ), em chỉ cần kể vắn tắt, không cần kể cụ thể chi tiết.
	lắng nghe

	b.Lựa chọn chủ đề của câu chuyện:

Từ đề bài đã cho, các em có thể t​ưởng t​ượng ra những cốt truyện khác nhau
	tiếp nối nói về chủ đề em chọn: em kể câu chuyện về lòng hiếu thảo hay về tính trung thực.

	c.HS thực hành xây dựng cốt truyện
	

	Y/C HS làm việc cá nhân, đọc thầm và trả lời câu hỏi khơi gợi t​ưởng t​ượngtheo gợi ý các em chọn.

nhận xét, tính điểm
	Từng cặp HS thực hành kể vắn tắt câu chuyện t​ưởng t​ượng theo đề tài đã chọn.

- HS thi kể trư​ớc lớp.

	Y/C HS viết vắn tắt vào vở cốt  truyện của mình
	bình chọn bạn có câu chuyện tưởng t​ượng sinh động

	3. Củng cố , dặn dò ( 1-2 phút ) Để xây dựng cốt truyện cần hình dung đ​ược: các nhân vật của câu chuyện. Chủ đề của câu chuyện. Diễn biến của câu chuyện- diễn biến cần hợp lí, tạo nên một cốt  truyện có ý nhĩa
	


Bồi dưỡng Tiếng Việt 
ôn mở rộng vốn từ trung thực – tự trọng
I. Mục đích, yêu cầu

-  Biết thêm một số từ ngữ  thông dung về chủ điểm Trung thực - Tự trọng

- Tìm đ​ược 1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực và đặt câu với 1 từ tìm đ​ược, nắm đ​ược nghĩa từ “ tự trọng”

- Giáo dục đức tính trung thực tự trọng

II. Đồ dùng dạy – học
- bài tập trắc nghiệm tiếng việt; Từ điển học sinh

III. Các hoạt động dạy học

                   Giáo viên





        Học sinh
	A. kiểm  tra bài cũ: tìm từ nói về  trung thực
	 HS khá trả lời

	B. Dạy bài mới
	

	1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ, YC của bài
	

	2..H​ớng dẫn luyện tập: 30 - 35 phút
	

	a.Bài tập 1: thảo luận theo cặp
	HS TB Đọc yêu cầu của bài.

	-Phân công . phát phiếu cho từng cặp HS trao đổi, làm bài

 Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa thích hợp  ở cột B

A

B

1. trung thực

a. tin vào bản thân mình

2 tự trọng

b. ngay thẳng và thật thà

3 tự tin

c. coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình


	Làm bài, 

HS khá chữa bài

	- Đại diện một số em trình bày kết quả.
	làm bài vào vở theo lời giải đúng.

	b.bài tập 2: Làm việc cá nhân
	HS khá Đọc yêu cầu của bài 

	Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại

a.chân thậtm chân thành, chân tình, chân lí, chân chất.

b. thẳng thắn, thẳng tính, ngay thẳng, ngay ngắn, ngay thật

c. thật thà, thật sự, thật lòng, thành thật, thật tình, thật tâm.

d.bộc trực, chính trực, trực tính, trực ban, trung trực, 
c​ương trực.
	 Suy nghĩ tìm từ không cùng nhóm nghĩa rồi gạch bỏ

HS khá giỏi lên gạch trên bảng

	Nhận xét đánh giá
	

	Bài tập 3 : thảo luận theo nhóm
	Nêu nội dung bài 3.

	Tìm câu tục ngữ không nói về tính trung thực

a.Thẳng nh​ư ruột ngựa                  b.Dám nghĩ dám làm

c.Thật thà là cha quỷ quái              d.Thuốc đắng dã tật

e.Cây ngay không sợ chết đứng
	Thảo luận

đại diện lên gạch

	Không nói về lòng tự trọng

a.Giấy rách phải giữ lấy lề. 

b.Chết vinh còn hơn sống nhục

c.Tay làm hàm nhai               d.đói cho sạch rách cho thơm.
	

	Giảng về nghĩa của các câu tục ngữ trên
	Lắng nghe

	4.Củng cố, dặn dò: nhận xét tiết học 

Yêu cầu HS về HTL các thành ngữ tục ngữ trên
	


BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT
Luyện tập về danh từ 

I.Mục đích yêu cầu:

-Học sinh nắm chắc thêm khái niệm về danh từ.

-Nhận biết được danh từ trong các từ ngữ đoạn văn cho trước.

-Có ý thức giũ gìn sự trong sáng của Tiếng việt.

II.ĐỒ dùng dạy học: hệ thống bài tập.

III.Hoạt động dạy học.

1.Kiểm tra.

2.Bài mới.

*Hướng dẫn học sinh luyện tập.

+Nhắc lại khái niệm về danh tưqf và các nhóm từ thuộc danh từi.

*Bài tập vận dụng.

Bài 1: Cho các từ sau:

Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần, hoà bình, chiếc, mong muốn, bàn ghế, gió mùa, truyền thống, xã, tự hào, huyện, phấn khởi.

a)Xếp các từ trên vào hai nhóm; danh từ và không phải danh từ.

b)Xếp các danh từ tìm được vào các nhóm sau:

-Danh từ chỉ người.

-Danh từ chỉ vật.

-Danh từ chỉ hiện tượng.

-Danh từ chỉ khái niệm.

-Danh từ chỉ đơn vị.

*Yêu cầu học sinh đọc đề bài và tự làm bài tập.

*HS báo cáo kết quả

-Nhận xét chốt lời giải đúng.

Bài 2:

Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:


Mùa xuân /đã/ đến. Những /buổi chiều/ hửng ấm/, từng/ đàn/ chim én/ từ/ dãy /núi /đằng xa/ bay /tới/, lượn vòng/ trên/ những/ bến đò/ đuổi nhau/ xập xÌ/ quanh /những/ mái nhà/. Những/ ngày/ mưa phùn/ người ta/ thấy /trên/ mấy/ bãi soi/ dài/ nổi /lên/ ở /giữa/ sông /những/ con/ giang/ con// sếu/ cao/ gần /bằng/ người/ theo nhau/ lững thững/ bước/ thấp thoáng/ trong/ bụi mưa/ trắng xoá./

*Chép đoạn văn vào vở

-Dùng gạch chéo để phân tích từ.

-Ghi lại các danh từ.

*Học sinh làm bài.Thu chấm 1 số bài.

-Nhận xét. Chốt lại ý đúng như đẫ gạch phần đề bài.

Bài 3:

a)Ghi lại những danh từ trừu tượng có trong đoạn văn sau của bác:


Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghiu nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.

b) Đặt hai câu mỗi câu đèu sử dụng hai danh từ trừu tưpợng “lịch sử, dân tộc”sao cho trong hai câu đó mỗi từ này giữ chức vụ ngữ pháp khác nhau trong câu.

*Yêu cầu học sinh làm bài.

*Báo cáo kết quả.

+Nhận xét, cho điểm những học sinh đặt câu đúng và hay.

IV.Củng cố dặn dò;

Nhận xét buổi học.

- 

Luyện tập :Tìm số trung bình cộng

I.Mục tiêu: Giúp học sinh:

-Củng cố kiến thức tìm số trung bình cộng của nhiều số.

-Vận dụng đẻ giải các bài tập có liên quan.

-Phát triển tư duy.

II.ĐỒ dùng dạy học:Hệ thống bài tập.

III.Hoạt động dạy học.

1.Bài cũ: Chữa bài tập về nhà.

2.Bài mới:

*Hướng dẫn học sinh luyện tập.

+Nhắc lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số.

*Vận dụng làm các bài tập sau:

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a)32, 47, 68, 53, 45.

b) 57, 42, 78, 63, 55.

*Yêu cầu học sinh làm nháp và bảng lớp.

Bài 2: lớp 4A quyên góp được 3 quyển vở, lớp 4 B quyên góp được 28 quyển vở. Lớp 4C quyên góp được nhiều hơn 4B là 7 vở. Hỏi trung bình mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển vở?

*HS đọc đề và làm bài vào vở.

*HS báo cáo kết quả. Gv chốt kq đúng: 32 quyển vở

Bài 3: Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 48 km, trong hai giờ sau mỗi giờ đi được 43km. Hỏi  TB mỗi giờ xe ô tô đi được bao nhiêu km?

*Tiến hành tương tự bài trên. đáp số :46 km

Bài 4: Lớp 4A và lớp 4B trung bình mỗi lớp có 22học sinh tiên tiến. Hỏi 4B có bao nhiêu học sinh tiến tiến, biết 4A có 24 học sinh tiên tiến?

Bài 5:Trung bình cộng của hai số là 50. Tìm hai số đó biết số này gấp 3 lần số kia.

Bài 6: Ba đội trồng rừng, đội 1 trồng được 1356 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 là 246 cây. đội ba trồng được bằng 1/3số cây của đội một và đội hai. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

*Yêu cầu học sinh làm vở và bảng lớp.

*Nhận xét , chốt kết quả đúng.

IV.Hoạt động nối tiếp.

-Nhận xét tiết học.

-Bài tập về nhà:

*Trung bình cộng của ba số là 91, tìm ba số đó, biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba.

Thực hành kĩ thuật toán
Luyện tập về cộng trừ các số có nhiều chữ số.

I. Mục tiêu:

- Giúp HS luyện tập cộng trừ các số có nhiều chữ số. Nắm chắc cách thử lại của phép cộng, phép trừ.

- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính và thực hiện phép tính thành thạo. Giải bài toán có lời văn có liên quan đến phép cộng. phép trừ.

- Phát triển tư duy cho HS.

II. Đồ dùng:

- Hệ thống bài.

III. Các hoạt động dạy học: 

                             HĐ của GV                                              HĐ của HS

	.1/ Kiểm tra: Chữa BTVN

- NX, đánh giá

2. Bài mới:

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 476 521 + 291 385       d. 564 527 -352 843

b. 615 789 + 13 721        e.  845 643 -37 191

c. 547 955 + 824 375      g. 475 376 - 286 484 

- YC HS đọc yêu cầu,  làm bài

- GV chốt KQ đúng

- Khi đặt tính em cần lưu ý điều gì?

Bài 2: Đặt tính, tính rồi thử lại
a. 38 724 +  42 097      b. 59 303 - 42 745

30 098 +  28 089              72 664 -  63 706 
40 407 + 70 008               36 555 - 23 678 
- YC HS đọc yêu cầu,  làm bài

- GV chốt KQ đúng

Bài 3: Tính

a. 46 976 kg + 57 028 kg =.........

    37 694 m + 2 150 m =......... 

b. 69 874 kg -26 957 kg =......... 

    19 678 m - 9 654 m =.......... 

- YC HS đọc yêu cầu,  làm bài

- GV chốt KQ đúng

Bài 4: 

   Xã Thanh Tân có 20 743 người, xã Thanh Kì có 6 348 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu ngươi?

-  YC HS đọc yêu cầu, làm bài

- YC HS tóm tắt, làm bài

Bài 5: Tính rồi điền dấu > , < , = vào chỗ chấm

a. 3 587 + 8 613 < 12 964      

37 964 - 15 287 > 18 321

b. 46 852 + 91 295 > 1 086 725

89 537 -38 765 < 56 217

-  YC HS đọc yêu cầu, làm bài

- GV nhận xét, chốt lại KQ đúng

Bài 6: Tìm x

a. x- 56 741 = 2 764

                  x = 2 764 + 56 741

                  x = 59 505

b. x + 7 584 = 18 452

                 x = 18 452 -7 584

                 x = 10 868

c. 13 745 - x = 6 423

                   x = 13 745-6 423

                   x = 7 322

d. 69 751 + x = 368 435

                   x = 298 684

- Gọi HS đọc YC bài

- GV HS cách làm

- YC HS làm bài

- Nêu lại cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính?

Bài 7: Một trạm xăng có 25 000 lít xăng. Ngày thứ nhất trạm xăng đó bán được 9 975 lít xăng, ngày thứ hai bán được 9 536 lít xăng. Hỏi sau hai ngày bán hàng, trạm đó bán được bao nhiêu lít xăng?

-  YC HS đọc yêu cầu bài, làm bài

- YC HS tóm tắt, làm bài

Bài 8: ( HS khá giỏi)

Tìm hiệu của số tròn triệu lớn nhất có bảy chữ số và số lớn nhất có sáu chữ số?

- HD HD cách làm

- YC làm bài, chữa bài

4. Hoạt động nối tiếp:

- Hệ thống bài

- Nhận xét giờ học.

- HDVN: Ôn lại bài. CB bài sau.
	- HS chữa

- HS đọc YC bài

- HSTBY lên bảng làm bài – Lớp làm vở nháp
- KQ đúng: a. 767 906           d. 211 684

                   b. 629 510           e. 808 452

                   c. 1 372 330        g. 188 892

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- KQ đúng: a. 80 821,          b, 16 558, 

                       58 187,                8 958
                        110 415            12 877

- HS đọc YC bài

- HS làm bài

- KQ đúng: a. 104 004 kg, 39 844 m

                    b. 42 917 kg, 10 024 m

- HS đọc YC bài

- HS làm bài

Bài giải:

Xã Thanh Kì có số người là:

20 743 + 6 348 = 27 091 (người)

Cả hai xã có có số người là:

20 743 + 27 091 = 47 834 (người)

                          Đáp số: 47 834 người

- HS đọc YC bài

- HS làm bài

- HS chữa bài, NX

- HS đọc YC bài

- HS làm bài

- HS chữa bài, NX

- HS nêu lại cách tìm 

- HS đọc YC bài. HS làm bài

Bài giải:

Tổng số lít xăng cả hai ngày bán được là:

            9 975 + 9 536 = 19 511 ( l)

Sau hai ngày bán, trạm đó còn lại số lít xăng là:

          25 000 - 19 511 = 5 489 ( l)

Đáp số: 5 489  lít xăng.

- NX, chữa bài

- HS đọc YC bài

- Làm bài, chữa bài

Bài giải:

- Số lớn nhất tròn triệu có bảy chữ số là:

9 000 000

- Số lớn nhất có sáu chữ số là: 999 999

- Hiệu của hai số đó là:

9 000 000 - 999 999 = 8 000 001

                                Đáp số: 8 000 001




Bồi dưỡngTiếng Việt:
Luyện tập về danh từ chung và Danh từ riêng 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đ​ược củng cố kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng
- Rèn kĩ năng xác định danh từ chung, danh từ riêng chính xác, thành thạo.

- Luyện viết danh từ chung, danh từ riêng.
- GD cho HS  ý thức chăm học.
II. Đồ dùng :

- Chép sẵn đoạn văn BT1 lên bảng

- Phấn màu

III. Các hoạt động dạy hoc.

	1. Tổ chức:

2.  Kiểm tra:

- Thế nào là DT chung? Cho ví dụ?

- Thế nào là DT riêng? Cho ví dụ?

- NX, đánh giá

3. Bài mới:  

a. Giới thiệu bài + Ghi tên bài:

b. H​­íng dẫn làm BT

 Bài tập 1: Tìm DT chung, DT riêng trong đoạn văn sau:

   Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1200 mét, so với mực n​ước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chiều chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần bằng nhau : Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù.

- Gọi HS đọc yêu cầu .

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm: Tìm DT chung, DT riêng, viết thành 2 cột.

- Yêu cầu HS nhận xét trên bảng phụ.

- GV kết luận:

- Tại sao từ hồ là danh từ chung mà lại phải viết hoa chữ các đầu?

Bài tập 2: Gạch một gạch dưới danh từ chung, hai gạch dưới danh từ riêng  trong các câu văn sau:

a. ở / xã /Vinh Quang/, huyện/ Chiêm hóa/, tỉnh /Tuyên Quang/, ai/ cũng / biết/ câu chuyện/ cảm động /về /em / Đoàn Trường Sinh /10 / năm / cõng/  bạn/ đến/ trường/.

b. Từ/ cầu/ Hiền Lương/ thuyền / xuôi / khoảng/ sáu / cây số/ nữa/ là/ đã / gặp / biển cả/ mênh mông/. Nơi/ dòng/ Bến Hải/ gặp/ sóng/ biển khơi/ ấy/ chính/ là/ Cửa Tùng/.

- YC HS đọc YC làm bài vào vở

Bài 3: Gạch dưới các danh từ riêng chưa viết hoa và viết lại cho đúng.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông trấn vũ, canh gà thọ xương
Mịt mù khói tỏa ngàn xương

Nhịp chày yên thái, mặt gương tây hồ.

- YC HS đọc YC bài

- YC HS làm bài vào vở

- Thu chấm, NX- Chốt lời giải đúng

Bài 4: Trong các câu ca dao dưới đây, danh từ riêng không được viết hoa. Em hãy viết lại cho đúng.

a. Đồng đăng có phố kì lừa

Có nàng tô thị có chùa tam thanh
b. Sâu nhất là sông bạch đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan

Cao nhất là núi lam sơn

Có ông lê lợi trong ngàn bước ra.

Bài 5: ( HS khá giỏi)

Viết họ tên 4 người anh hùng tuổi trẻ của dân tộc mà em biết.

- NX, chốt lời giải đúng

Bài 6: Viết lại các cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa danh từ riêng:

- xã kim liên, núi ba vì, chùa thiên mụ, cầu hàm rồng, hồ hoàn kiếm. đèo hải vân, bến nhà rồng.

- qua đèo ngang, tới vũng tàu, đến cầu giấy, về bến thủy.

- NX, chốt lời giải đúng

4. Củng cố dặn dò:

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- HDVN: Xem lại bài. CB bài sau.        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
	- Hát

- HS trả lời, cho ví dụ

- NX, bổ sung

- 1 HS đọc.

- Thảo luận nhóm đôi, 1 nhóm làm vào 
bảng phụ. 

- Nhận xét.

* DT chung: hồ, vách, đá, n​ước,biển,
 buổi, ngọn,núi,thuyền.

* DT riêng: Ba Bể, Bể Lầm , Bể Lèng, Bể Lù.

- HS đọc lại các DT 

- HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu.

- Viết vào vở, đổi vở nhận xét.

- 2 HS lên bảng.

- HS đọc YC bài

- Làm vở, Chữa bài, NX

+ Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên Thái, Tây Hồ

- HS đọc YC, làm bài, chữa bài

- Nối tiếp đọc, 2 HS lên viết bảng lớp

a. Đồng Đăng, Kì Lừa, Tô Thị, Tam Thanh

b. Bạch Đằng, Lam Sơn, Lê Lợi.

- HS đọc YC, làm bài, chữa bài

- Nối tiếp đọc, 2 HS lên viết bảng lớp

1. Trần Quốc Toản

2. Võ Thị Sáu

3. Nông Văn Dền( Kim Đồng)

4. Nguyễn Bá Ngọc.

- HS đọc YC, làm bài, chữa bài

- NX, bổ sung


